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phần I 

Mở đầu 
 

1. Lý do và sự cần thiết phải lập điều chỉnh quy hoạch 

Đồ án quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thi số 

7B (mở rộng) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-

UB ngày 31/3/2017.  

Trong thời gian qua, do tình hình bất động sản đóng băng và nguôn tài chính 

của Công ty không đủ để triển khai xây dựng dự án nên dự án có phần chậm lại. 

Đến nay, dự án đã thực hiện xong bước đo đạc giải thửa và tiến hành kiểm 

kê đền bù giải tỏa. Tuy nhiên căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung 

và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) 

các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Vì 

vây, cần phải điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế để 

dự án sớm triển khai xây dựng. 

Để có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo thì việc lập điều chỉnh quy hoạch là 

công tác đầu tiên trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng. Quy hoạch sẽ thể hiện 

đầy đủ chức năng, tiêu chí và các thông số kỹ thuật liên quan và có vai trò xuyên 

suốt trong cả quá trình đầu tư xây dựng cũng như quản lý sau này.  

Đó chính là lý do và sự cần thiết phải lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử 

dụng đất (1/500) Khu đô thị số 7B (mở rộng) để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo 

của dự án.                              

 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ đồ án 

2.1. Mục tiêu 

- Cụ thể hoá và làm chính xác các quy định của đồ án quy hoạch chi tiết 

1/2000 đã được duyệt. Hình thành được một khu đô thị mới với các tiêu chí "Xanh - 

Sạch - Đẹp - Sáng " mang sắc thái của một đô thị hiện đại nhưng giữ gìn được cảnh 

quan sinh thái và bản sắc dân tộc. 

- Phân chia và quy định cụ thể chế độ quản lý sử dụng các lô đất dành cho 

việc sử dụng công cộng hoặc tư nhân, phục vụ cho mục đích xây dựng các công 

trình nhà ở, dịch vụ, các khu cây xanh; nghiên cứu chuẩn bị mặt bằng khu đất, 

phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật; quy định việc giữ gìn và phát triển các công 

trình kiến trúc, bảo đảm an toàn phòng, chữa cháy và bảo vệ môi trường đô thị. 

- Tạo cơ sở cho các cấp quản lý chỉ đạo lập các dự án đầu tư xây dựng cụ 



  

   

 

thể, triển khai tiếp các bước thiết kế xây dựng và tiến hành các thủ tục cấp chứng 

chỉ quy hoạch, giao đất và cấp giấy phép xây dựng. 

- Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Đưa ra các kiến nghị nhằm thúc đẩy việc thi công các hạng mục công trình 

hạ tầng kỹ thuật và quản lý theo quy hoạch.  
 

2.1. Nhiệm vụ 

- Đánh giá thực trạng quỹ đất, tính toán nhu cầu và phân bố quỹ đất xây dựng. 

- Tập hợp và cân đối các yêu cầu đầu tư xây dựng tại đô thị. 

- Xây dựng mặt bằng sử dụng đất đai, phân chia các lô đất và quy định chế 

độ quản lý đất đai cho các đối tượng sử dụng. 

- Nghiên cứu đề xuất các định hướng kiến trúc và bảo vệ cảnh quan đô thị. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống các công trình hạ 

tầng kỹ thuật. 

- Xác định chỉ giới xây dựng và chỉ giớì đường đỏ các đường phố. 

- Soạn thảo các văn bản và điều lệ quản lý xây dựng. 
 

3. Các căn cứ lập quy hoạch  

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 ngày 18/6/2014; 

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy 

hoạch xây dựng. 

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

về Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 

đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Căn cứ quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ xây dựng 

về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Căn cứ Quyết định số 124/1999/QĐ-TTg ngày 18/5/1999 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 

tỉnh Quảng Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UB ngày 7/3/2003 của UBND tỉnh Quảng 

Nam vÒ viÖc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất 1/2000 khu 



  

   

 

đô thị phía Bắc, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

- Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy 

định quản lý quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 

 - Căn cứ Thông báo số 27/TB-BQL ngày 11/10/2012 của BQL PT Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc về việc giới thiệu địa điểm mở rộng diện tích để thực 

hiện dự án Khu đô thị số 7B (mở rộng) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện ngọc, tỉnh 

Quảng Nam ; 

- Căn cứ Quyết định số 2643/QĐ-UB ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) 

Khu đô thị 7B (mở rộng) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UB ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử 

dụng đất (1/500) Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; 

- Căn cứ Quy hoạch các dự án lân cận đã được phê duyệt; 

- Căn cứ bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500; 

- Căn cứ bản đồ đo đạc giải thửa; 

 - Căn cứ các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội, 

hiện trạng hạ tầng kỹ thuật do địa phương cung cấp và qua thực tế điều tra tại khu 

vực. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

phần II 

 Điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất 

 

1. Địa điểm xây dựng 

 -  Khu đất lập quy hoạch nằm trong khu đô thị phía Bắc đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, hiện nay thuộc địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam.  

- Tổng diện tích khu đất lập điều chỉnh quy hoạch là 19,531ha. 

 Ranh giới khu đất được xác định như sau: 

 + Phía Đông giáp khu đô thị số 7B và đô thị số 11, 

 + Phía Tây giáp đất quy hoạch đô thị,  

 + Phía Nam giáp đất quy hoạch đô thị, 

 + Phía Bắc giáp khu tái định cư và quỹ đất cân đối đường trục chính đô thị. 

2. Đặc điểm tự nhiên  

2.1. Khí hậu 

           -  Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trong vùng khí hậu Trung bộ, nóng 

ẩm và mưa nhiều. Với 2 mùa tương đối rõ rệt; mùa khô và mùa mưa. 

A/. Nhiệt độ : 

- Nhiệt độ trung bình năm: 25,60c 

- Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 29,80c 

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 22,70c 

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 40,90c 

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 10,20c 

B/. Lượng mưa : 

- Lượng mưa trung bình năm: 2066mm 

- Những tháng có lượng mưa lớn: tháng 9-11 hàng năm 

- Lượng mưa năm lớn nhất: 3307mm 

- Lượng mưa năm thấp nhất: 1400mm 

- Lượng mưa ngày lớn nhất: 332mm  

- Số ngày mưa trung bình năm: 147 ngày 

- Tháng có ngày mưa trung bình nhiều nhất: 22 ngày (tháng 10 hàng năm). 

C/.  Nắng  

- Số giờ nắng trung bình: 2158 giờ/ năm 

- Số giờ nắng trung bình tháng nhiều nhất: 248 giờ/tháng 



  

   

 

          - Số giờ nắng trung bình tháng thấp nhất: 120 giờ/tháng  

D/. Gió : 

 Khu vực có hướng gió thịnh hành là gió Đông và gió mùa Đông Bắc. 

- Hướng gió chủ đạo vào mùa hè là hướng Đông tháng 4 - 9 

- Hướng gió chủ đạo vào mùa đông là hướng Bắc và Tây Nam tháng 10- 3 

- Hướng gió chính trong năm: Đông Nam 

- Tốc độ gió trung bình: 3,3m/s 

- Tốc độ gió mạnh nhất: 40m/s 

 Ngoài ra còn có gió Tây khô nóng xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 8. Mỗi 

tháng có từ 10 đến 15 ngày.     

E/. Độ ẩm không khí : 

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 82% 

- Độ ẩm không khí cao nhất trung bình: 90% 

- Độ ẩm không khí thấp nhất trung bình: 75% 

          - Độ ẩm không khí thấp nhất tuyệt đối: 10% 

G/. Lượng nước bốc hơi 

- Lượng bốc hơi trung bình: 1049 mm/năm 

- Lượng bốc hơi trung bình tháng lớn nhất: 226 mm/tháng 

- Lượng bốc hơi trung bình tháng thấp nhất: 62mm/tháng 

H/. Bão : 

 - Thường xuyên xuất hiện vào tháng 9, 10 ,11 với cơn bảo cấp 6 đến cấp 13. 

Các trận bão thường kèm theo mưa lớn kéo dài. Theo thống kê cho thấy số cơn bão 

đổ bộ vào khu vực chiếm 24,4% toàn bộ số cơn bão đổ bộ vào đất liền từ vĩ tuyến 

17 trở vào. 

2.2. Thuỷ văn 

 Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch không có sông, suối. Tuy nhiên cách 

khu vực khoảng 1km đến 3km có 2 dòng sông chảy dọc theo hướng Bắc - Nam là 

sông Vĩnh Điện và sông Cổ Cò - Đế Võng. 

Sông Vĩnh Điện được nối với sông Hàn ở phía Bắc và sông Thu Bồn ở phía 

Nam, đây là nguồn nước sinh hoạt của Hội An và Vĩnh Điện, đồng thời là nguồn 

nước tưới cho các vùng nông nghiệp. Tuy nhiên, sông Vĩnh Điện về mùa khô bị 

nhiễm mặn và cạn kiệt không bảo đảm cho yêu cầu cấp nước phục vụ dân sinh. 

Sông Cổ Cò - Đế Võng vốn là một dòng sông cổ nối Đà Nẵng với Hội An do 

ảnh hưởng bởi thuỷ triều dòng sông này đã bị bồi đắp nhiều đoạn và từ năm 1943 

đã bị tắc, trở thành dòng sông chết. Đoạn phía Bắc hiện là nguồn nước tưới cho 



  

   

 

khu vực lúa xung quanh khu vực Non Nước - Đà Nẵng. Đoạn phía Nam chảy ra 

Cửa Đại - Hội An. Hiện nay con sông này chảy qua khu vực chỉ tồn tại dưới các 

dạng ao hồ, đầm phá. Ngoài ra trong khu vực còn một số nhánh mương nhỏ. 

2.3. Địa chất thuỷ văn 

- Nguồn nước ngầm mạch nông qua khảo sát thực tế cho thấy nguồn nước 

ngầm có chất lượng và trữ lượng dồi dào, bảo đảm tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.  

- Nước ngầm mạch sâu theo kết quả khảo sát và thăm dò nước ngầm của 

công ty nước Ngầm II Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn khảo sát năm 1997 và 

được Hội Đồng đáng giá trữ lượng khoáng sản thông qua thì nguồn nước ngầm 

mạch sâu trong khu vực tương đối dồi dào với 6000 m3/ngày. Qua thực tế các 

giếng khoan khai thác nước ngầm phục vụ cho khu công nghiệp Điện Nam - Điện 

Ngọc đã chứng minh được chất lượng và trữ lượng nước ngầm của khu vực có thể 

sử dụng nước ngầm để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của khu đô thị. 

2.4. Đặc điểm địa hình và địa chất 

- Địa hình trong khu vực nghiên cứu tương đối bằng phẳng rất thuận lợi cho 

việc xây dựng công trình. Cao độ trung bình của khu vực có cao độ khoảng + 3.78m so với 

mặt nước biển. Cốt địa hình cao nhất + 5.09m, thấp nhất + 2.48m 

- Hướng dốc chính theo hướng Đông. 

- Khu đất quy hoạch nằm trên nền đất bằng phẳng phần lớn là đất pha cát, 

nên rất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình dân dụng và công trình công 

cộng, điển hình như các khu nhà cao 3 - 5 tầng đã được xây dựng gần khu vực. 

Trong quá trình xây dựng cụ thể sẽ khảo sát địa chất cục bộ từng công trình để có 

giải pháp xử lý nền móng một cách phù hợp. Trong khu vực qua khảo sát thăm dò 

các hiện tượng địa chấn, sạt trượt không xẩy ra trong vùng. 

3. Hiện trạng dân cư và lao động 

 Mật độ dân cư thưa thớt gần như không có,  tập trung chủ yếu trên các khu 

vưc lân cận. Nghề nghiệp chủ yếu là làm nông và công nhân trong khu công 

nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm. 

4. Hiện trạng sử dụng đất và công trình kiến trúc 

4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

         - Chức năng sử dụng đất chính trong khu vực là đất nông nghiệp, đất lâm 

nghiệp và một số đất khác. Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực như sau:         

           

 

 



  

   

 

            BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

Thứ 

tự 
Loại đất 

Diện tích 

(m2) 

Tỉ Lệ 

(%) 

1 Đất trồng cây nông nghiệp (hoa màu) 140.721 72,05 

2 Đất trồng cây lâm nghiệp (bạch đàn, dương liểu) 48.732 24,95 

3 Đất mặt nước (mương, ao) 2.300 1,18 

4 Đất chưa sử dụng 2.447 1,25 

5 Đất giao thông 1.110 0,57 

 Tổng cộng 195.310 100,00 
 

4.2. Hiện trạng công trình kiến trúc: 

- Trong khu vực dự án không có công trình tôn giáo, công trình văn hóa, di 

tích lịch sử và không có  công trình nhà ở của dân. Tuy nhiên ở phía Tây - Nam giáp 

với khu quy hoạch có một danh trại quân đội và trường mẫu giáo. 

5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật  

5.1. Giao thông 

- Đường giao thông trong khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc loại giao 

thông đường bộ, không có giao thông đường thủy và đường sắt. 

- Đường giao thông đối ngoại: Gồm có 1 tuyến đường đất rộng 3m dài 

khoảng 182m. Tuyến đường này thông với đường bê tông khu vực lân cận(hướng 

Tây) và 2 tuyến đường đất rộng 2,5m dài khoảng 30m thông với đường thôn 3 

- Giao thông đối nội: Gồm có 2 tuyến đường đất rộng từ 2m đến 3m dài 

khoảng 216m. 

- Cách ranh giới khu quy hoạch theo hướng Tây khoảng 300m có tuyến 

đường tỉnh lộ ĐT607A rộng mặt 33m đã thảm nhựa. Tuyến đường này chạy theo 

hướng Bắc ra Đà Nẵng và chạy theo hướng Nam vào Hội An. 
 

5.2. Thoát nước 

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước kiên cố, nước 

mưa chảy tự do về chổ trũng thấp và thoát ra các con mương đất hiện có. Tuy 

nhiên, lân cận khu vực đã có hệ thống thoát nước của các khu đô thị.  
 

5.3. Cấp nước 

 - Các hộ dân sử dụng nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt là nguồn nước 

ngầm thông qua các giếng đào hoặc giếng khoan để lấy nước. 

- Nước dùng cho việc sản xuất nông nghiệp là nguồn nước tự nhiên, nước mưa 

và nước ngầm thông qua một số các ao hồ các mương rãnh trong khu vực. 
 



  

   

 

5.4. Cấp điện 

 - Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có tuyến đường dây điện hạ thế 

nào. Tuy nhiên trong khu vực cũng chưa có điện chiếu sáng. 

 - Giáp với khu vực ở hướng Tây đã có đường dây điện trung thế. 

5.5. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường 

- Hệ thống thoát nước bẩn trong khu vực chưa có, nước thải sinh hoạt là tự 

thấm trong các hộ dân hoặc chảy tràn ra các chỗ thấp trũng. 

- Tình hình môi trường trong khu vực tương đối tốt do chưa bị ảnh hưởng 

nhiều của quá trình đô thị hoá và khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Các hộ dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh, rác thải sinh hoạt trong khu vực gần 

trục đường tỉnh lộ được thu gom và chuyển về các khu sử lý. 

5.6. Các dự án đã xây dựng và đang triển khai trên địa bàn: 

- Một loạt các dự án quy hoạch khu dân cư thuộc khu đô thị mới Điện Nam – 

Điện Ngọc đã và đang thi công xây dựng như: Khu dân cư số 1A, 1B, 3, 4, 6, 7B, 

9,11, khu đô thị An Phú Quý, khu đô thị Ngân Câu Ngân Giang, khu tái định cư 

cho các hộ dân giải tỏa xã Điện Nam Bắc, khu phố chợ Điện Nam Trung, khu biệt 

thự cao cấp Bồng Lai, dự án nâng cấp tuyến đường ĐT 607,. 

 - Các công trình giáo dục và y tế đã và đang xây dựng như: Cơ sở trường 

đại học Nội vụ Hà Nội, trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á, trường Tư thục 

nhiều cấp học Hoàng Sa, Phòng khám đa khoa khu công nghiệp… 

 - Các dự án đang trong gia đoạn chuẩn bị đầu tư như: Khu tái định cư hai 

bên đường trục chính trung tâm vào Khu công nghiệp, các dự án khu dân cư… 

        * Với tất cả các đặc điểm hiện trạng như đã nêu thì việc đầu tư xây dựng khu 

đô thị tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc là rất thuận lợi và phù hợp với định 

hướng phát triển của đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc nói riêng và tỉnh Quảng 

Nam nói chung . 

 

* * * 
 

 

   

 

 

 

 



  

   

 

phần III 

GIẢI PHÁP QUY HOẠCH tổng mặt bằng 
 

1. Cơ sở thiết kế: 

 - Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 đô thị mới Điên Nam - Điện Ngọc (giai 

đoạn 1). 

 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu cân đối quỹ đất tuyến 

đường trục chính đô thị mới Điên Nam - Điện Ngọc (giai đoạn 1). 

- Bản đồ quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất 1/500 Khu đô thị số 

7B (mở rộng). 

 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị 7B. 

 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị số 11. 

 - Bản đồ hiện trạng khu đất lập quy hoạch. 

 - Bản đồ đo đạt giải thửa. 

2. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng và phân khu chức năng 

2.1. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng: 

Đồ án đảm bảo và tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị phía 

Bắc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

Đồ án nghiên cứu đến việc khớp nối với các dự án xung quanh phạm vi dự 

án và mạng lưới giao thông khu vực, dự án tuyến đường trục chính đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc. 

Tạo nên một khu đô thị mới với tiêu chí “  xanh, sạch, đẹp, sáng”  và có mạng 

lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.   

Từ những nguyên tắc trên, giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng như sau: 

- Phạm vi dự án quy hoạch nằm một bên trong các dự án đã được thực hiện 

như khu đô thị số 7, số 9, số 11, và khu tái định cư đường trục chính đô thị nên 

phải khớp nối với các khu dự án này tạo nên một khu quy hoạch hoàn chỉnh cả về 

mặt kiến trúc cảnh quan cũng như hạ tầng kỹ thuật  tạo thành một tổng thể thống 

nhất trong toàn khu, ranh giới quy hoạch được giới hạn là 19,531ha. 

- Trên cơ sở tuyến đường trục chính đô thị và các tuyến đường của quy 

hoạch 1/2000 đã có, ta mở thêm một số tuyến đường giao thông khác để thuận tiện 

cho việc phân khu chức năng cũng như lưu thông giao thông. 

- Trong dự án có 2 khu đất ở tái định cư nằm kế nhau để bố trí cho các hộ 

dân bị giải tỏa xây dựng đường trục chính đô thị. Ngoài ra khu vực này nằm ở vị trí 

thuận lợi cho việc tiếp cận ra các đường chính của khu đô thị với các hạ tầng kỹ 

thuật đầy đủ. 



  

   

 

- Tổ chức giao thông phân luồng rõ rệt, giải quyết tốt được các đầu mối giao 

thông. 

- Quy hoạch sử dụng đất trong khu gồm đất công trình công cộng, đất khai 

thác hỗn hợp, đất cây xanh công viên và đất hạ tầng kỹ thuật. 

- Tổ chức không gian đô thị rõ ràng, các đơn vị ở độc lập nên dễ dàng triển 

khai từng phần của khu vực phù hợp với yêu cầu về kinh phí xây dựng trong từng 

giai đoạn không làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung. 

2.2. Phân khu chức năng: 

Trong khu quy hoạch được phân làm nhiều khu chức năng khác nhau. Gồm 

khu công trình công cộng, khu công trình thương mại dịch vụ, khu ở nhà liên kế, 

khu ở nhà tái định cư, khu cây xanh. 

2.2.1.Khu ở nhà liên kế: 

- Các nhóm nhà ở bố trí dọc theo các trục đường giao thông xen với khu cây 

xanh công viên được tổ chức với các dạng nhà liên kế phân bố đều trên toàn bộ 

khu quy hạch.  

 -  Đất ở trong khu quy hoạch có 1 loại là đất ở phân lô liên kế, diện tích lô đất từ 

85m2 đến 324m2/ lô, tương ứng với kích thước lô từ 5m x 17 - 24m và 7m x 42,25m. 

Tổng diện tích đất là 100.435m2. 

2.2.2. Khu ở tái định cư: 

- Đối với khu ở tái định cư thì được bố trí 2 khu nằm trên tuyến đường 

11,5m và 13,5m. Tổng diện tích đất là 4.962m2. 

2.2.3. Khu thương mại dịch vụ: 

- Các công trình thương mại dịch vụ được bố trí ở các vị trí giao lộ nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh phục vụ. Tổng diện tích 4.276m2   . 

2.2.4. Khu công trình công cộng: 

- Công trình công cộng là nhằm mục đích phục vụ cuộc sống dân cư trong 

vùng dự án nên được bố trí một cách hợp lý về bán kính phục vụ, khoảng cách giao 

thông không quá xa, thuận tiện cho việc tiếp cận của người dân.Tổng diện tích 

5.644m2  . 
 

2.2.5. Khu cây xanh công viên: 

 - Để đảm bảo cho nhu cầu vui chơi - nghỉ ngơi của người dân trong khu vực 

và lân cận cũng như tạo thêm mảng xanh và đồng thời tạo cảnh quan cho khu vực. 

Trong khu quy hoạch có bố trí khu công viên ở trung tâm khu ở. Tổng diện tích đất 

là 5.947m2 . 
 

 



  

   

 

3. Quy hoạch sử dụng đất 

 Tổng diện tích khu đất lập điều chỉnh quy hoạch là 19,531ha. Cơ cấu sử 

dựng đất như sau: 

3.1. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất  

Thứ 
tự 

Ký 
hiệu 

Loại đất Số lô  
Diện 
tích 
(m2) 

Tầng 
cao 
XD 

tối đa 

Mật độ 
XD tối 
đa (%) 

1 A Đất công trình công cộng 1 5644     

  A1 Đất công trình công cộng 1 5644 4 45 

2 B Đất khai thác hỗn hợp 2 4276     

  B1 công trình dịch vụ 1 2759 7 70 

  B2 công trình dịch vụ 1 1517 7 70 

3   Đất ở 900 105397     

3.1 C Đất ở nhà liền kế 860 100435     

  C1A Phân lô 5m x 22,75 - 25m 35 4431 5 80 

  C1B Phân lô 5m x 22,75 - 25m 35 4431 5 80 

  C2 Phân lô 5m x 23m 14 1730 5 80 

  C3 Phân lô 7m x 46,25m 25 8203 5 80 

  C4 Phân lô 5m x 20 - 24m 32 3816 5 80 

  C5 Phân lô 5m x 17 - 20m 54 4908 4 80 

  C6 Phân lô 5m x 20m 55 5779 5 80 

  C7 Phân lô 5m x 20m 29 2293 5 80 

  C8 Phân lô 5m x 17 - 20m 42 3903 4 80 

  C9 Phân lô 5m x 20m 23 2487 5 80 

  C10 Phân lô 5m x 20 - 24m 36 4280 5 80 

  C11 Phân lô 5m x 20m 55 5784 5 80 

  C12 Phân lô 5m x 22m 40 4604 4 80 

  C13 Phân lô 5m x 20m 43 4597 5 80 

  C14 Phân lô 5m x 22m 44 5061 4 80 

  C15 Phân lô 5m x 20 - 24m 39 4751 5 80 

  C16A Phân lô 5m x 18 - 25,16m 25 2747 4 80 

  C16B Phân lô 5m x 18 - 24,32m 25 3600 4 80 

  C17 Phân lô 5m x 20 - 21m 44 4828 4 80 

  C18 Phân lô 5m x 22,5m 40 4768 4 80 

  C19 Phân lô 5m x 20m 21 2218 5 80 

  C20 Phân lô 5 - 10m x 10 - 20m 23 2360 4 80 

  C21 Phân lô 5m x 22m 30 3367 4 80 

  C22 Phân lô 5m x 21m 34 3652 4 80 



  

   

 

  C23 Phân lô 5m x 22,5m 16 1837 4 80 

3.2 D  Đất ở tái định c  40 4962     

  D1 Phân lô 5,5 x 22m 26 3308 4 80 

  D2 Phân lô 5,5 x 22m 14 1654 4 80 

4 CX 
 Đất cây xanh công viên - 
TDTT 

3 5947   
  

  
  

CX1 Khu công viên 1 3921     

CX2 Khu công viên 1 1636     

CX3 Khu công viên 1 390    

5    Đất hạ tầng kỹ thuật   74046     

     Tổng diện tích   195310     
 

3.2. Bảng cân bằng đất đai 

Thứ 
tự 

Ký 
hiệu 

Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỉ Lệ (%) 

1 A Đất công trình công cộng 5644        2.89  

2 B Đất khai thác hỗn hợp 4276        2.19  

3 NĐ Đất ở 105397      53.96  

3.1 C Đất nhà ở liên kế 100435      51.42  

3.2 D Đất ở táI định c 4962        2.54  

4 CX  Đất cây xanh công viên - TDTT 5947        3.04  

5   Đất hạ tầng kỹ thuật  74046      37.92  

            Tổng cộng 195310    100.00  
 

4. Tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan 

 - Đây là một khu dân cư được xây dựng mới hoàn toàn. Vì vậy kiến trúc 

cảnh quan trong khu vực phải đảm bảo tiêu chí chung của Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc là “xanh - sạch - đẹp - sáng” .  

- Không gian mở của đô thị là các khu công viên, hoa viên, công trình công cộng. 

- Cảnh quan chính của khu đô thị là các khu công viên cây xanh và tuyến 

đường 34m. 

- Công trình công cộng có nét kiến trúc riêng, nhà ở của dân có nét kiến trúc 

riêng để tạo sự khác biệt trong khu đô thị.  

- Dọc theo các tuyến đường trồng cây xanh bóng mát để điều vi khí hậu và 

đồng thời tạo mảng xanh cho dự án .  

- Trong các khối công trình bố trí thêm cây xanh để điều vi khí hậu và đồng 

thời tạo cảnh quan cho khu vực.  

- Ngoài ra, khi xây dựng công trình phải tuân thủ theo các chỉ tiêu chính sau:  



  

   

 

* Đối với khu công trình công cộng: 

+ Mật độ xây dựng tối đa 45%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng. 

+ Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ 10m ở mặt chính và 5m ở 

mặt bên công trình khi tiếp giáp với đường. Lùi 3m so với các ranh giới còn lại 

của lô đất. 

+ Cốt nền công trình cao không quá cốt vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ +0,45m;  

+ Cốt cao tầng 1 (tầng trệt) là 4,2m tính từ cốt nền xây dựng đến mặt sàn, cốt  

cao từ tầng 2 trở lên là 3,6m. 

+ Phần nhô ra (ban công, lô gia, mái sảnh, mái hắt, diềm mái) không vượt ra 

khỏi ranh giới lô đất. 

* Đối với khu công trình thương mại: 

+ Mật độ xây dựng tối đa 70%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng. 

+ Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ 6m ở mặt chính và 3m ở 

mặt bên công trình khi tiếp giáp với đường. Lùi 1,5m so với các ranh giới còn lại 

của lô đất. 

+ Cốt nền công trình cao không quá cốt vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ +0,45m;  

+ Cốt cao tầng 1 (tầng trệt) là 4,2m tính từ cốt nền xây dựng đến mặt sàn, cốt  

cao từ tầng 2 trở lên là 3,6m. 

+ Phần nhô ra (ban công, lô gia, mái sảnh, mái hắt, diềm mái) không vượt ra 

khỏi ranh giới lô đất. 

* Đối với khu ở (nhà ở liên kế và tái định cư):  

+ Mật độ xây dựng tối đa là 80% đối với diện tích lô đất ≥ 100m2/lô. 

+ Mật độ xây dựng tối đa là 90% đối với diện tích lô đất < 100m2/lô. 

+Tầng cao xây dựng tối đa là 5 tầng đối với tuyến đường có lộ giới ≥ 27m. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa là 4 tầng đối với tuyến đường có lô giới 15,5m và 20,5m. 

+Tầng cao xây dựng tối đa là 3 tầng đối với tuyến đường có lộ giới ≤ 13,5m. 

+ Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 1,5m đối với mặt chính 

công trình và lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 1,5m đối với mặt bên công trình nếu 

tiếp giáp với đường. 

+ Cốt nền công trình cao không quá cốt vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ +0,45m;  

+ Cốt cao tầng 1 (tầng trệt) là 3,9m tính từ cốt nền xây dựng đến mặt sàn, cốt  



  

   

 

cao từ tầng 2 trở lên là 3,6m. 

+ Phần nhô ra (ban công, lô gia, mái sảnh, mái hắt, diềm mái) không vượt ra 

khỏi ranh giới lô đất. 

* Đối với khu cây xanh: Mật độ xây dựng tối đa 5%, tầng cao xây dựng tối 

đa 1 tầng, chủ yếu là các công trình kiến trúc nhỏ như trạm ATM, điện thoại công 

cộng, WC cộng cộng, bãi đậu xe. 

* * * 
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Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

 

I.  giao thông: 

 - Mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch theo kiểu bàn cờ, rất thuận tiện 

cho việc lưu thông giao thông cũng như tạo được sự thông thoáng cho khu vực. 

 - Giao thông chính trong khu vực là tuyến đường rộng 34.0m xuất phát từ 

hướng Bắc chạy về hướng Nam, đấu nối với tuyến đường nhựa khu dân cư lân cận, 

rất thuận tiện cho việc lưu thông. 

 - Giao thông đối nội trong khu vực là các tuyến đường ngang và dọc song 

song với tuyến đường chính. 

 - Mặt cắt đường trong khu gồm các tuyến đường như sau: 

 + Đường phố gom: 

  . Đường 34.0m : 8.0m + 7.5m + 3.0m + 7.5m + 8.0m 

  . Đường 27.0m : 6.0m + 15.0m + 6.0m 

  . Đường 20.5m : 5.0m + 10.5m + 5.0m 

 + Đường phố nội bộ:  

  . Đường 17.5m : 5.0m + 7.5m + 5.0m 

  . Đường 15.5m : 4.0m + 7.5m + 4.0m 

  . Đường 13.5m : 3.0m + 7.5m + 3.0m 

  . Đường 11.5m : 3.0m + 5.5m + 3.0m 

1. Nguyên tắc thiết kế : 

- Bảo đảm sự lưu thông thuận lợi trong nội bộ khu vực, giữa các khu chức 

năng với khu chức năng, đối nội và đối ngoại. 

- Tuân thủ các quy định tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị. 

- Quy trình thiết kế: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054 - 2005. 

- Quy phạm thiết kế: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104 : 2007. 

- Quy phạm thiết kế: áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22 

TCN 211-06. 

2. Các thông số kỹ thuật: 

- Độ dốc dọc tối đa: imax = 4%. 

 - Độ dốc dọc tối thiểu: imin = 0.3%. 

 - Độ dốc ngang mặt đường: i = 2%. 

 - Độ dốc ngang vỉa hè: i = 2%. 

 - Cao độ vỉa hè +0.15m so với mặt đường. 



  

   

 

 - Tầm nhìn góc đường trục chính: L = 30m - 40m. 

 - Tầm nhìn góc đường khu vực, nội bộ: L = 20m. 

 - Bán kính bó vỉa: R = 7.5m - 15m  

- Bán kính đường cong tổi thiểu: R = 15m 

3. Giải pháp kết cấu:   

  - Đường giao thông trong khu vực có 2 loại kết cấu áo đường. 

  * Đường phố gom: 

 Bao gồm các mặt cắt sau: 

TT Loại đường 
Mặt 
cắt 

Chiều 
dài (m) 

Rộng mặt   
(m) 

Rộng lề 
(m) 

Phân cách 
(m) 

1 33.0m 1 - 1 192.25 15.0 8 + 8 3 

2 27.0m 2 - 2 468.60 15.0 6 + 6 0 

3 20.5m 3 - 3 543.44 10.5 5 + 5 0 

 

 Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120 MPa 

 Tải trọng trục tiêu chuẩn: P = 12T 

 Đường kính vệt bánh xe tiêu chuẩn D = 36 cm 

 ̧ p lực bánh xe: p = 0.6 MPa 

 Trên cơ sở các thông số kỹ thuật, tính toán lựa chọn kết cấu mặt đường bê 

tông nhựa như sau: 

+ Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 5cm 

+ Tưới nhựa thấm dính bám 0.5kg/m2 

+ Bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm 

 Tưới nhựa thấm dính bám 1kg/m2 

 Cấp phối đá dăm loại I dày 30cm 

 Đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm 

 Đất nền tự nhiên đầm chặt K95. 

 * Đường phố nội bộ: 

 Bao gồm các mặt cắt sau: 



  

   

 

 

 Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 100 MPa 

 Tải trọng trục tiêu chuẩn: P = 10T 

 Đường kính vệt bánh xe tiêu chuẩn D = 33 cm 

 ̧ p lực bánh xe: p = 0.6 MPa 

 Trên cơ sở các thông số kỹ thuật, tính toán lựa chọn kết cấu mặt đường bê 

tông nhựa như sau: 

+ Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm 

 Tưới nhựa thấm dính bám 1kg/m2 

 Cấp phối đá dăm loại I dày 25cm 

 Đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm 

 Đất nền tự nhiên đầm chặt K95. 

 - Bó vỉa bê tông M200 đổ tại chổ. 

- Vỉa hè lát gạch block. 

  - Hố trồng cây 0.8m x 0.8m, khoảng cách 10m một hố tùy theo lô đất 

(không nên xây hố trồng cây ở mặt trước giữa lô đất mà xây tại vị trí ranh giới giữa 

hai lô đất), không bố trí hố trồng cây tại vị trí ngã ba, ngã tư. 

II.  san nền - thoát nước 

2.1.Cơ sở và nguyên tắc thiết kế: 

     a. Cơ sở thiết kế: 

 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 1/2000 các giai đoạn 1,2,3 đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc được phê duyệt; 

 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng Khu đô thị số 7B mở rộng 

thuộc đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc. 

b. Giải pháp nền dựa trên nguyên tắc thiết kế: 

- Tuân thủ cơ sở thiết kế là Quy chuẩn VN 2008, tiêu chuẩn chuyên ngành và 

công tác thực địa tại địa phương. 

-  Các dự án trong khu vực quy hoạch sẽ được cập nhật và điều chỉnh cho 

TT Loại đường 
Mặt 
cắt 

Chiều 
dài (m) 

Rộng mặt   
(m) 

Rộng lề 
(m) 

Phân cách 
(m) 

1 17.5m 4 - 4 717.48 7.5 5 + 5 0 

2 13.5m 5 - 5 1462.44 7.5 3 + 3 0 

3 11.5m 6 - 6 82.47 5.5 3 + 3 0 

4 15.5m 7 - 7 764.28 7.5 4 + 4 0 



  

   

 

phù hợp với thực tế. 

+ Nền: 

- Tôn trọng địa hình tự nhiên, tránh đào đắp lớn. 

- Đảm bảo thoát nước mặt nhanh, thuận tiện, khu vực nghiên cứu không bị 

ngập úng cục bộ và tạo sự hài hoà giữa các khu vực đã xây dựng với khu vực phát 

triển dây dựng mới. 

- Tạo độ dốc đường hợp lý nhằm thoát nước tốt và giao thông êm thuận. 

+ Thoát nước mưa:  

- Hệ thống thoát nước mưa nước thải riêng; 

- Thu gom và thoát nước mưa triệt để, không gây úng cục bộ. Hệ thống thoát 

nước mưa vận hành trên nguyên tắc tự chảy. 

2.2.Giải pháp về san nền: 

Trên cơ sở cao độ các trục đường giao thông, các khu vực đã xây dựng và 

cao độ khớp nối theo quy hoạch chung, giải pháp san nền theo hướng thấp dần từ 

Tây sang Đông và từ Nam ra Bắc. Các khu vực xây dựng mới sẽ được san gạt hoăc 

tôn nền hài hòa với khu vực xung quanh. 

2.3.Giải pháp thoát nước mưa: 

-  Kết cấu tuyến thoát:  

• Dùng mạng lưới cống tròn BTCT dọc theo đường phố, cống bản qua 

đường. 

• Hệ thống thoát nước trên đường được xây dựng đồng bộ, bao gồm tuyến 

cống, giếng thu nước mưa, giếng kiểm tra, hố ga.  

• Độ dốc mương dọc cơ bản theo độ dốc thiết kế đường giao thông, nhưng 

phải đảm bảo độ dốc thoát nước.  

- Hướng thoát: toàn bộ khu vực nghiên hướng thoát nước chủ yếu từ Tây 

sang Đông và từ Nam ra Bắc khớp nối với các tuyến cống theo quy hoạch chung 

thoát ra sông Cổ Cò. 

• Xây dựng các tuyến mương thóat nước chính khẩu độ từ D60cm-B250cm. 

Đảm bảo thoát nước không gây úng cục bộ. 

- Tính toán thủy lực hệ thống cống chính: 

Tính lưu lượng nước mưa: 

Q  = F . q . ƒ    (l/s) 

 

Trong đó: 



  

   

 

-  F: diện tích lưu vực tính toán (ha); 

- q : Cường độ mưa tính toán l/s.ha; 

-  ƒ: hệ số mặt phủ, lấy ƒ =0,2- 0,8. 

Tính cường độ mưa tính toán q: 

 

 

A, b, C, n: Tham số xác định điều kiện mưa của địa phương, lấy thông số của 

TP Đà Nẵng; 

P:  Chu kỳ tràn cống (chọn P= 2năm); 

T: Thời gian mưa tính toán (phút); 

Tính toán thuỷ lực: 

Lưu lượng thoát qua mặt cắt ngang cống được xác định theo công thức: 

    Q = 1/n x A x R2/3 x I1/2                                

 

Q :  Lưu lượng tính toán (m³/s); 

I :  Độ dốc thuỷ lực; 

R:  Bán kính thuỷ lực (m); 

A: Tiết diện cống (m²); 

n :  Hệ số nhám. 

         BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA 

STT  KHẨU ĐỘ CỒNG (mm)  CHIỀU DÀI (m)  HỐ GA  

CỐNG DỌC ĐƯỜNG 

1 D600 4680.0 222 

2 D800 774.0 36 

3 D1000 113.0 5 

4 D1200 651.0 31 

5 B=1800 245.0 11 

6 B=2000 402.0 19 

7 B=2500 197.0 9 

 CỐNG NGANG ĐƯỜNG 

8 B=600 24 04 

9 B=800 31.5 06 



  

   

 

10 B=1000 21 04 

11 B=1200 76.5 14 

12 B=1400 10.5 02 

13 B=1800 21 04 

14 B=2000 24 04 

15 B=2500 28.5 04 

           

3.ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 

3.1.Cơ sở thiết kế: 

           - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 1/2000 các giai đoạn 1,2,3 đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc được phê duyệt; 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng 07.2016. 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

  3.2.Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dùng nước: 

- Tiêu chuẩn dùng nước: tiêu chuẩn dùng nước trong khu đô thị được lấy 

theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng 07.2016 

Bảng tính nhu cầu sử dụng nước 

TT Thành phần dùng nước Tiêu chuẩn 
Dân số Nhu cầu 

(m3/nđ) (người) 

I Khu vực đô thị 
Đô thị loại 

III 
3500   

1 Tỷ lệ cấp nước 100%     

2 Nước sinh hoạt (Qsh) 150l   525.0 

3 Nước công cộng, dịch vụ 10%Qsh   52.5 

4 Nước tưới cây, rửa đường 10%Qsh   52.5 

5 Nước chữa cháy 15l/s   162.0 

6 Nước thất thoát, rò rỉ 10%Q2-5   79.2 

  TỔNG CỘNG     871.2 

 

Lưu lượng cấp nước PCCC được lấy là 15l/s (tính trong 3 giờ, số lượng đám cháy  

đồng thời là 1). Nhu cầu cấp nước PCCC là 1x15 x 3 x 3600/1000 =162.0m3/ng.đ 

3.3Nguồn nước: 

  a.Nguồn nước: 

 -Nguồn nước dùng cho sinh hoạt được lấy từ nhà máy nước tại Điện thắng 

Trung (nguồn nước thô được khai thác tại đập Bầu nít, cách nhà máy khoảng 

2,5km). Vị trí đấu nối cấp nước với tuyến ống DN315 hdpe đã có nằm trên trục 

đường Dũng Sỹ Điện Ngọc. 



  

   

 

b.Mạng lưới: 

- Mạng lưới gồm những đường ống có đường kính từ DN63mm đến 

DN160mm, được tổ chức thành mạng vòng kết hợp mạng tia đảm bảo cấp đủ lưu 

lượng nước cấp cho khu vực; đồng thời luôn đảm bảo cấp nước kịp thời cho công 

tác phòng cháy chữa cháy, áp lực nước đường ống đảm bảo cấp nước cho nhà 2 

tầng (với áp lực tự do thấp nhất là 15m).  

- Ống cấp nước sử dụng loại ống nhựa HDPE, độ sâu chôn ống có đường 

kính D>=100 mm tối thiểu 70cm so với mặt đất nền. Các tuyến cung cấp có đường 

kính ống D = 63 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 50cm so với mặt đất nền. 

- Tại các vị trí đấu nối giữa tuyến ống truyền tải với tuyến ống nhánh, có bố 

trí các khoá để điều tiết lưu lượng nước và quản lý mạng khi có sự cố.  

- Tại các vị trí thấp trên mạng lưới cấp nước có bố trí van xả cặn để thuận lợi 

khi vệ sinh đường ống cấp nước và trên các vị trí cao có bố trí các van xả khí để 

thoát khí trong mạng lưới cấp nước. 

3.4.Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước: 

a. Chuẩn bị tính toán: 

 - Xác định lưu lượng đơn vị  

          Qdọc đường 

 Qđơn vị =                                       

                             Lphân phối    

 - Phân phối lưu lượng nút  

 Qnút =  0.5*L* qđơn vị 

        b. Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước 

Đường kính ống xác định theo công thức 

 D =
V

qtt

*

*4


 

3.5.Cấp nước phòng cháy, chữa cháy: 

- Nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời công tác phòng cháy chữa cháy của đô 

thị theo tiêu chuẩn quy phạm và theo yêu cầu chuyên ngành; trong đô thị tổ chức 

lắp đặt các họng cứu hỏa trên các trục đường giao thông chính, tại các ngã 3, ngã 

4, các khu công trình công cộng. 

- Họng cứu hỏa được đặt trên các tuyến đường ống có đường kính ống D 

>=100mm; bán kính phục vụ đặt cách nhau khoảng 100m đối với các khu trung 

tâm, nơi tập trung đông dân cư và các công trình công cộng, và bán kính 150m đối 

với các khu vực còn lại.  

- Ngoài việc sử dụng các họng nước cứu hỏa này còn tận dụng nguồn nước 



  

   

 

mặt tại các ao, hồ nhằm cung cấp lượng nước cứu hỏa kịp thời khi có sự cố xảy ra.  

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC 

STT LOẠI VẬT TƯ KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ 

1 D160 HDPE 185.0 m 

2 D110 HDPE 2456.0 m 

3 D63 HDPE 5917.0 m 

4 Họng chữa cháy 14 cái 

 

4.THOÁT NƯỚC BẨN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

4.1Thoát nước thải: 

Dự báo tiêu chuẩn và khối lượng thoát nước thải: 

- Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước: 

- Khối lượng nước thải dự báo:  

TT Thành phần dùng nước 
Tiêu 

chuẩn 

Dân số Nhu cầu 

(m3/nđ) (người) 

I Khu vực đô thị 
Đô thị loại 

III 
3500   

1 Tỷ lệ cấp nước 100%     

2 Nước thải sinh hoạt (Qsh) 150l   472.5 

3 
Nước thải công cộng, dịch 

vụ 
10%Qsh   47.25 

4 
Nước thải  sản xuất nhỏ, 

TTCN 
10%Qsh   47.25 

  TỔNG CỘNG     567.0 
 

Định hướng quy hoạch thoát nước thải – Quản lý CTR: 

* Chọn hệ thống thoát nước thải: 

- Tuân thủ theo đồ án Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã 

được UBND thị xã phê duyệt, chọn thiết kế hệ thống thoát nước thải là hệ thống 

thoát nước riêng hoàn toàn. 

 Yêu cầu: 

- Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt sau khi xử lí sơ bộ qua bể tự hoại tại 

từng hộ gia đình sẽ được thu gom theo hệ thống cống riêng, chảy về trạm xử lý để 

làm sạch trước khi đổ ra sông, suối. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo các chỉ tiêu 

vệ sinh theo QCVN 14:2008/BTNMT(Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt 

), sau đó theo hệ thống cống thoát nước mưa đổ ra sông, suối, môi trường tự nhiên. 



  

   

 

- Tuân thủ khớp nối với quy hoạch thoát nước thải khu đô thị mới Điện Nam – 

Điện Ngọc. 

* Nội dung giải quyết nước thải: 

- Hệ thống cống thoát nước thải riêng, (nước mưa riêng) theo sơ đồ sau: 

- Bể tự họai  cống thu nước thải  Trạm bơm (TB)  Trạm làm sạch nước 

thải (TLSNT)  theo hệ thống thoát nước mưa ra môi trường tự nhiên. 

- Mạng lưới đường ống tự chảy có đường kính từ  DN200 đến DN400 mm. Tại 

những nơi cống đặt chảy ngược với độ dốc địa hình, hoặc địa hình bằng phẳng thì 

độ dốc đáy cống đặt theo độ dốc tối thiểu i=1/D (đường kính ống - mm). Tại 

những nơi có địa hình có độ dốc ≥0,004 thì độ dốc cống đặt bằng độ dốc địa hình. 

- Độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu là 0,5 m (tính từ đỉnh cống) đối với 

cống trên vỉa hè, 1.2m đối với cống qua đường, tối đa là 3,50m. Tại điểm có độ 

sâu chôn cống ≥ 3,50m bố trí trạm bơm nước thải về trạm xử lý. Trạm bơm xây 

chìm bằng bê tông cốt thép, có ống thông hơi xả mùi hôi ( xả ở độ cao ≥3,00m 

tính từ mặt đất). Lựa chọn vị trí đặt trạm bơm nước thải tại các khu vực cây xanh, 

công viên hoặc khu vực cây xanh, đất công cộng đơn vị ở, đất trống hiện trạng, 

khoảng cách ATVSMT đảm bảo ≥ 20m. 

- Vị trí đấu nối thoát nước thải có đường kính ống DN400mm nằm trên trục 

đường quy hoạch 33m phía Bắc của khu khớp nối với quy hoạch chung chảy về  

TXL số 1 Điện Nam Điện Ngọc có công suất dự kiến là 6.400m3/ng.đ 

* Vật liệu cống: 

- Cống tự chảy: Mương gom kết hợp thoát hiểm phía sau nhà B=350mm sử 

dụng loại mương bê tông thi công đổ tại chổ, ống vận chuyển dùng ống HDPE gân 

thành đôi. 

* Tính thủy lực hệ thống cống chính:  

-  Công thức tính lưu lượng:                Q =   x  v 

- Công thức tính vận tốc:                     v = C RI  

       Trong đó: 

 Q: Lưu lượng, m3/s; 

  : Diện tích ướt, m2; 

 v: Vận tốc chuyển động,m/s; 

 R: bán kính thuỷ lực, bằng P



, ( P- chu vi ướt); 

 I: Độ dốc thuỷ lực, lấy bằng độ dốc đáy cống; 



  

   

 

 C: Hệ số Sezi. 

 Hệ số Sezi (C) xác định theo công thức: 

C = N

1

 Ry 

 n: Hệ số nhám; 

 y: Chỉ số mũ: 

           y = 2,5 n  - 0,13 - 0,75 ( n -0,1) 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG NƯỚC THẢI 

STT LOẠI VẬT TƯ KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ 

1 B350MM bê tông 2988 m 

2 DN200 HDPE GÂN 1068 m 

3 DN300 HDPE GÂN 455 m 

4 DN400 HDPE GÂN 446 m 
 

4.2.Quản lý chất thải rắn: 

*. Dự báo khối lượng chất thải rắn: 

TT Các hạng mục 

Đến năm 2035 

Tiêu chuẩn  
khối lượng 

(tấn/ng.đ) 

1 CTR sinh hoạt  1,2 kh/ng/ng.đ 4,2 

2 CTR công cộng  5%QSH 0.21 

3 Tổng cộng (làm tròn)   4.41 

 

* Tổ chức thu gom CTR: 

- Chất thải sinh hoạt:  Rác thải được thu gom tại các công trình, cụm dân cư 

bằng các thùng đựng rác 100-200 lít, sau đó được xe chuyên dùng đến thu gom và 

chở trực tiếp đến tập trung tại khu xử lý CTR ở huyện Đại Lộc  

- Chất thải y tế: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt bình thường sẽ được thu gom cùng với chất thải 

rắn  sinh hoạt của đô thị đưa đi xử lý tập trung.  

+ Chất thải rắn độc hại như bông băng, các phế liệu thừa sau khi mổ, cắt bỏ, 

sẽ đốt tại lò đốt chất thải rắn y tế, lò đốt y tế được xây dựng tại bệnh viện theo 

đúng tiêu chuẩn quy định. 

 

IV. cấp điện 



  

   

 

1. Cơ sở thiết kế: 

- Mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị 7B mở 

rộng. 

- Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của 

Chính phủ về việc Quy định chi tiết về thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam  (QCXDVN 01:2008/BXD). 

- Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án. 

- Bản đồ quy hoạch các các dự án lân cận. 

2. Phụ tải điện: 
 

TT Hạng mục Khối lượng Chỉ tiêu Công suất (kW) 

1 Đất ở phân lô liền kề 859 lô 3kW/hộ 2.577 

2 Đất ở tái định cư, chỉnh trang    40 lô 3kW/hộ   120 

3 Đất khai thác hỗn hợp 10.234 m2 0,03W/m2   307 

4 Chiếu sáng công cộng 200 bộ 0,15kW/bộ     30 

5 Tổng cộng   3.034 
 

* Kết luận:  Theo kết quả tính toán trên kết hợp với mặt bằng phân lô và bố 

trí lưới điện, chọn 08 trạm biến áp có tổng công suất 3.200kVA để cấp điện cho dự 

án. 

3. Quy mô: 
 

Thứ tự Hạng mục Khối lượng 

1 Đường dây trung áp đi nổi 1100 m 

2 Đường dây hạ áp đi nổi 6400 m 

3 Đường dây chiếu sáng đi nổi 4200 m 

4 Đường dây chiếu sáng đi ngầm   180 m 

5 Trạm biến áp 22/0,4kV 08 Trạm 

 

4. Nguồn điện: 

Sử dụng nguồn từ lưới trung áp thuộc đường dây 482-E153 thuộc trạm biến 

áp 110kV Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Đường dây 22kV xây dựng 

mới được đấu nối vào đường dây 482-E153 nhánh rẽ đi cấp điện khu đô thị 7B.  

5. Các giải pháp kỹ thuật chính 

5.1 Phần ĐZ trung áp: 

- Dây dẫn: Do công trình nằm trong khu dân cư nên để an toàn cho người và 

các phương tiện giao thông, dây dẫn chọn loại dây nhôm lõi thép bọc tiêu chuẩn 

12,7/22(24)kV, cách điện XLPE. Phụ kiện dây dẫn phù hợp với điện áp vận  hành. 



  

   

 

- Cột điện : Dùng cột BTLT 14 mét, tim tuyến cách bó vỉa 1,0 mét. Cột néo 

góc, néo cuối dùng cột 2BTLT-14m có thể kết hợp đặt trạm biến áp. 

- Móng cột: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ chôn ngầm dưới đất. 

- Tiếp địa : Dùng tiếp địa cọc tia hỗn hợp hoặc tiếp địa khoan giếng, các chi 

tiết tiếp địa phải được mạ kẽm để chống rỉ, tiếp địa có trị số theo quy phạm.   

5.2 Phần trạm biến áp : 

- Cấp điện áp : 22/0,4kV 

- Tổng công suất trạm : 3200 kVA (8 máy 400kVA ). 

- Trạm biến áp được xây dựng theo kiểu treo trên cột 2BTLT-14m của 

đường dây trung áp, trạm đặt ngoài trời, không có tường rào bảo vệ. 

5.3 Phần đường dây hạ áp: 

- Dây dẫn: Dùng cáp nhôm vặn xoắn ABC trên không, cách điện XLPE-

0,6/1kV. 

- Cột điện : Dùng cột có sẵn của đường dây trung áp và cột BTLT 8,4 mét, 

tim tuyến cách bó vỉa 1,0 mét. Cột néo góc, néo cuối dùng 2BTLT 8,4 mét.  

- Móng cột: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ chôn ngầm dưới đất. 

- Tiếp địa : Dùng tiếp địa khoan giếng, các chi tiết tiếp địa phải đựơc mạ 

kẽm để chống rỉ, tiếp địa có trị số theo quy phạm.    

- Bán kính cấp điện không quá 400m. 

5.4. Phần ĐZ chiếu sáng: 

a/ Đi nổi: 

-  Dây dẫn: Dùng cáp nhôm vặn xoắn ABC trên không, cách điện XLPE-

0,6/1kV. 

- Cột đèn: Dùng cột có sẵn của đường dây trung, hạ áp và cột BTLT 8,4 mét, 

tim tuyến cách bó vỉa 1,0 mét.  

- Đèn: Dùng đèn SODIUM hai cấp công suất 150W/100W-220V ánh sáng 

vàng. 

- Cần đèn: Bằng chụp cần đèn và cần đèn gắn lên cột bằng xà kẹp cần đèn 

được mạ kẽm nhúng nóng. 

- Móng cột: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ chôn ngầm dưới đất. 

- Tiếp địa: Dùng tiếp địa khoan giếng, các chi tiết tiếp địa phải được mạ kẽm để 
chống rỉ, tiếp địa có trị số theo quy phạm.   
 

  

b/ Đi ngầm : 

- Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm hạ thế loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -



  

   

 

0,6/1kV. Cáp ngầm được luồn trong ống bảo vệ và được chôn trực tiếp trong đất, 

phía trên có lớp cảnh báo cáp ngầm theo quy phạm. 

- Cột: Chiếu sáng đường giao thông sử dụng cột thép mạ kẽm nhúng nóng 

cao 9 mét, cần 2 bóng hoặc 3 bóng. 

- Đèn: Dùng đèn SODIUM hai cấp công suất 250W/150W-220V ánh sáng 

vàng. 

- Móng cột: Bằng bêtông cốt thép đúc tại chỗ. 

- Tiếp địa: Dùng tiếp địa khoan giếng, các chi tiết tiếp địa phải được mạ kẽm 

để chống rỉ, tiếp địa có trị số theo quy phạm. 

V. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: 

- Điều chỉnh 02 khu ở phân lô liên kế có ký hiệu là C22 và C23 sang đất công 

trình công cộng có ký hiệu A1 để đúng với phân khu chức năng của QH 1/2000 theo 

quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Điều chỉnh một phần khu đất ở phân lô liền kề có ký hiệu C19 sang đất cây 

xanh có ký hiệu là CX3.  

- Điều chỉnh khu đất công trình công cộng có ký hiệu A1 sang đất ở phân lô liền 

kề có ký hiệu là C23.  

- Điều chỉnh khu đất công trình công cộng có ký hiệu A2 sang đất ở phân lô liền 

kề có ký hiệu là C22. 

- Mở thêm tuyến đường rộng 17.5m nút G36 – G36’ giữa khu đất ở phân lô liền 

kề có ký hiệu là C22 và khu đất cây xanh CX1.  

- Điều chỉnh hướng tuyến giao thông nút G26 – G25 để khớp nối với QH 1/2000 

theo quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.   

- Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật để khớp nối với QH 1/2000 theo quyết 

định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Khu đất khai thác hỗn hợp B1: Diện tích 278m2 theo quyết định số 1068/QĐ-

UBND ngày 31/03/2017, nhưng do thiếu sót khi đưa vào bản tổng hợp sử dụng đất thì 

chỉ có diện tích 2.763 m2, dẫn đến bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất của đất khai thác 

hỗn hợp bị thiếu 17m2 và đất hạ tầng kỹ thuật tăng thêm 17m2 (nếu đúng diện tích thì 

khu đất khai thác hỗn hợp B của dự án là 4.297m2, không phải là 4.280m2). Nay khi rà 

soát lai quy hoạch 1/500 đã phê duyệt thì chủ đầu tư đã phát hiện sai sót này nên cũng 

xin cập nhật lại như sau: Khu đất khai thác hỗn hợp B1 có diện tích 2759m2, giảm -

21m2 so với cơ cấu đã duyệt, phần giảm để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

PHẦN V 

đánh giá tác động môI trường 



  

   

 

 

1.  Khái quát 

     Việc quy hoạch xây dựng Khu đô thị số 7B (mở rộng) tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam có những tác động qua lại đối với môi trường 

bao gồm các tác động tích cực và cả các tác động tiêu cực. Mặc dù là một dự án về 

xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhưng dự án có ý nghĩa to lớn về mặt 

xã hội, kinh tế và vệ sinh môi trường. Đánh giá báo cáo tác động ảnh hưởng môi 

trường của dự án là việc làm cần thiết để khẳng định mức độ ảnh hưởng của dự án 

đến môi trường sống, đưa ra các giải pháp cho sự phát triển bền vững của môi 

trường, hạn chế các tác động tiêu cực, thúc đẩy các mặt tích cực nhằm đem đến 

cho môi trường một sự trong sạch tối đa. 
 

2. Cơ sở pháp lý để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

            - Căn cứ Luật bảo vệ môi trường Việt Nam được quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 27-1-1993 và chủ tịch nước ký sắc lệnh ban hành ngày 

10-1-1994. 

- Bản đồ quy hoạch Khu đô thị số 7B (mở rộng) điều chỉnh tại đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc. 

- Bản đồ quy hoạch chung Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Bản đồ quy hoạch các dự án lân cận đã được quy hoạch hoặc đã xây dựng. 
 

3. Tác động của dự án đối với môi trường 

3.1. Tác động tiêu cực 

a. Tác động tới môi trường không khí 

- Trong giai đoạn thi công công trình, chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu 

là bụi sinh ra từ quá trình san ủi đất, bốc dỡ vật liệu xây dựng và khói hàn có chứa 

bụi CO, SOx, NOx, hydrocacrbon, khí thải của các phương tiện vận chuyển. 

- Do có nhiều hạng mục công trình lớn và kéo dài nên những tác động đến 

môi trường không khí ở giai đoạn này cần phải được đánh giá để có biện pháp 

giảm thiểu thích hợp. 

- Việc nạo vét bùn lắng tại các kênh mương sẽ phải thực hiện trong một thời 

gian tương đối dài. Trong quá trình nạo vét, các chất khí độc hại và hôi thối sẽ làm 

cho môi trường không khí tại các khu vực thi công bị ô nhiễm nặng hơn so với 

bình thường. Trong quá trình thi công cần có giải pháp kỹ thuật hợp lý và biện 

pháp bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng dân cư sống trong khu vực.  

 

b.  Tác động tới môi trường nước 

-Việc thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thì nguồn gây « 

nhiễm môi trường nước chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn và 



  

   

 

cuốn theo bùn đất và các hợp chất khác như dầu mỡ, các vật liệu xây dựng vụn. Vì 

vậy trong giai đoạn này khi tổ chức đấu thầu thì phải chú ý đến việc giảm thiểu « 

nhiễm của nhà thầu. 
 

c. Tác động tới môi trường đất 

-Việc xây dựng sẽ tác động tới môi trường đất trong khu vực bởi các hoạt 

động đào đắp, xói mòn ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, giao thông, nông nghiệp 

và lâm nghiệp, cảnh quan môi trường. Xói mòn sẽ làm gia tăng quá trình lắng 

đọng bùn đất trong các hệ thống sông, ngòi, cống rãnh thoát nước và có thể gây 

úng ngập, giảm chất lượng nước mặt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước.  
 

d. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn chủ yếu trong giai đoạn này là các loại nguyên vật liệu xây 

dựng, phế thải, rơi vã như gạch ngói, xi măng, sắt thép vụn. Lượng chất thải này là 

tuỳ thuộc vào quy mô của từng công trình và trình độ quản lý của dự án.  
 

e.  Tác động đến hệ sinh thái 

- Các tác động này chủ yếu liên quan đến việc thải các chất ô nhiểm nước, 

khí, các chất rắn của dự án vượt quá mức cho phép vào môi trường tiếp nhận gây 

nên những biến đổi cơ bản về hệ sinh thái. Tuỳ theo dạng chất thải vào môi trường, 

và môi trường tiếp nhận mà các hệ sinh thái có thể bị tác động khác nhau. 

* Hệ sinh thái dưới nước: Các tác động đối với hệ sinh thái dưới nước bắt 

nguồn từ ô nhiễm nguồn nước do các loại nước thải của đô thị gây nên, khi độ đục 

của nứơc tăng ngăn cản độ xuyên của ánh sáng, gây độ PH trong thuỷ vực bị thay 

đổi. Tuỳ theo đặc điểm hệ sinh thái của vùng mà số loài bị tác động có thể nhiều 

hay ít. 

* Hệ sinh thái trên cạn: Chất rắn và khí sẽ có những ảnh hưởng nhất định. 

Nhìn chung các vật nuôi cũng như các loài động vật hoang dã đều rất nhạy cảm 

với sự ô nhiễm môi trường. Hầu hết các chất ô nhiễm môi trường không khí và môi 

trường nước thải đều có tác động xấu đến thực vật và động vật, gây ảnh hưởng 

nguy hại đối với nghề nông và nghề trồng vườn. Các thành phần ô nhiễm trong 

môi trường không khí như: SO2, NO2, CL2, ALđehye và bụi than ngay cả ở nồng 

độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trồng, nồng độ cao làm vàng 

lá, hoa quả bị lép, bị nứt, và ở mức độ cao hơn là cây sẽ bị chết. 
 

f. Tác động đến giao thông cơ sở hạ tầng  

- Sự hình thành và hoạt động của dự án sẽ góp phần cùng với các hoạt động 

khác trong khu vực làm cho tình trạng vệ sinh đường phố, bụi tăng lên do các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. Mật độ giao thông trong khu vực tăng lên 

làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân.  
 

g.Tác động đến sức khỏe cộng đồng    



  

   

 

- Tất cả các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến sức khoẻ của con người trong vùng chịu ảnh hưởng của Dự án. Tuỳ thuộc 

vào nồng độ và thời gian tác động của các chất ô nhiễm mà mức độ tác hại của 

chúng đối với sức khoẻ cộng đồng sẽ khác nhau.  
 

h. Kinh tế xã hội      

- Giải phóng mặt bằng trong quá trình xây dựng và phát triển dự án có tác 

động rất phức tạp đến môi trường kinh tế - xã hội. Giải phóng mặt bằng sẽ có tác 

động: Làm thay đổi mục đích sử dụng đất, nhằm chuyển đất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp thành đất ở và đất giao thông, trong nhiều trường hợp phải di 

chuyển nhà dân, chợ búa, mồ mả, công trình lịch sử văn hoá, hệ thống cấp điện, hệ 

thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin. 

- Công tác giải phóng mặt bằng đi kèm theo là công tác tái định cư, xây 

dựng các công trình mới thay thế cho các công trình bị giải phóng. Công việc giải 

phóng mặt bằng gây thiệt hại lớn đối với dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp không 

chỉ phí tổn về di chuyển mà còn ảnh hưởng đến nghề nghiệp sản xuất kinh doanh 

lâu dài của họ. Cần phải kiểm kê đầy đủ các nhà cửa, công trình bị di chuyển (quy 

mô, kích thước, tính chất, giá trị), và đánh giá tác động môi trường của việc di 

chuyển và tái định cư này. Mô tả đầy đủ và đánh giá các biện pháp và chính sách 

kinh tế - xã hội mà dự án áp dụng. 
 

3.2. Tác động tích cực 

a.  Tác động tới môi trường không khí 

Việc thu gom và xử lý nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất 

sẽ làm cho quá trình xử lý tự nhiên bằng các vi khuẩn hiếu khí trong các mương 

tiêu nước ao, hồ được cải thiện. Giảm tối đa các chất khí thoát ra từ bùn, rác, nước 

thải được hình thành qua quá trình phân huỷ kỵ khí gây mùi hôi thối và độc hại. 

Hệ thống mương tiêu nước và ao hồ sẽ không còn là tụ điểm gây ô nhiễm bởi mùi 

hôi thối như hiện nay. 
 

b.  Tác động tới môi trường nước 

Trong bùn và rác có chứa các kim loại nặng, các chất độc hại, các chất hữu 

cơ với hàm lượng cao và nhiều vi khuẩn gây bệnh. Việc tồn đọng bùn, rác trên 

đường, mương tiêu nước, cống, hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng các 

nguồn nước mặt, đồng thời có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm tới nguồn nước ngầm. 

Đặc biệt việc thu gom nước thải làm giảm thiểu tối đa việc gây ô nhiễm môi 

trường nước ngầm và nước mặt. 

c.  Tác động tới hệ sinh thái 

Việc cải thiện điều kiện vệ sinh tại các mương tiêu nước và ao hồ, hàm 

lượng các chất bẩn hữu cơ, các chất độc hại giảm xuống, chất lượng nước sẽ tốt 

hơn. Hệ sinh thái có ích sẽ phát triển. Không cho nước thải xâm nhập vào hệ thống 



  

   

 

mương tiêu và ao hồ, kéo theo sự phát triển các sinh vật có ích như chim, tôm, cá. 
 

d. Tác động tới cảnh quan 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ hơn, khớp nối được với các dự án 

lân cận. Các công trình nhà ở, dịch vụ, công cộng được xây dựng mới tạo nên một 

khu ở mới khang trang và “xanh, sạch, đẹp, sáng” .  
 

e.  Tác động tới giao thông, cơ sở hạ tầng 

 Việc thiết kế quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ là tác nhân ảnh hưởng 

rõ rệt tới đời sống nhân dân. Dự án góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển hạ 

tầng kỹ thuật và ảnh hưởng mạnh tới các ngành kinh tế xã hội khác        như: xây 

dựng, thương mại… .   
 

f.  Tác động tới sức khoẻ cộng đồng 

 Dự án đem lại một môi trường trong lành hơn, góp phần quan trọng để giữ 

sức khoẻ cộng đồng, giảm các bệnh tật và tỉ lệ tử vọng do ô nhiễm môi trường 

nước. Giao thông đi lại dễ dàng do đường sạch sẽ thông thoáng làm cho công tác 

quản lý của chính quyền địa phương chặt chẽ và dễ dàng hơn. 
 

g.  ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý đô thị 

   - Ngoài những tích cực trên, dự án còn góp phần đặc biệt quan trọng là nâng 

cao hiệu quả quản lý hệ thống thoát nước. Đặc biệt đối với các mương tiêu nước và 

các ao hồ thoát nước sẽ có một hành lang quản lí, có chỉ giới rõ ràng để ngăn chặn 

tình trạng xây dựng lấn chiếm, đổ chất thải bừa bãi. 

- Sau khi hoàn thành dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ có 

môi trường nước mà cả môi trường đất, môi trường không khí cũng được tiến hành 

thuận lợi hơn bởi vì nguồn nước sạch là yếu tố ban đầu quan trong để thực hiện các 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường chung, tạo ra khu vực sạch và có sức hấp dẫn cao, các 

khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nước sạch.  

- Các điều kiện sống của người nhân dân sẽ được nâng cao đáng kể nhờ có 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ.  

- Quá trình hình thành và sự hoạt động của dự án có ý nghĩa kinh tế xã hội 

rất to lớn cho khu vực nói riêng và cho tỉnh Quảng Nam nói chung, tạo nên một 

khu dân cư mới với tiến trình đô thị hoá nhanh hơn. Điều này cũng góp phần làm 

tăng dân trí và ý thức văn minh đô thị cho khu vực.  

 

 
 

4. Các giải pháp bảo vệ môi trường  

 - Trong quá trình thi công cần đặt các biển báo quy định của các ngành chức 

năng trên các đoạn đường để tránh gây ách tắc giao thông khi đào mương đặt ống, 

đồng thời cần có biện pháp che chắn những điểm thi công để hạn chế tiếng ồn, bụi, 



  

   

 

sạt lở đất có tác hại đến môi trường. 

 - Vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải xây dựng cần phải che chắn, 

không để rơi vãi bụi phân tán trên đường và phải đổ đúng nơi quy định. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN VI 

Kết luận - Kiến nghị 
 

- Việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị số 7B (mở rộng) 



  

   

 

thuộc khu đô thị mới điện Nam Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam  là công việc hết sức 

cần thiết và cấp bách để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đồng thời tạo 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực. 

- Quy mô và giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng, cơ cấu sử dụng đất nêu ra 

trong đồ án tuân theo các quy chuẩn hiện hành và thống nhất với ý kiến của các cơ 

quan quản lý có liên quan.  

- Giải pháp quy hoạch các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của đồ án phù hợp với 

quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và đạt hiệu quả kinh tế cao đồng thời 

thỏa mãn được các tiêu chí chung mà đồ án quy hoạch kiến trúc đưa ra.  

- Do tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của công tác xây dựng, kính 

mong các cấp lãnh đạo, cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết sử (1/500) Khu đô thị số 7B (mở rộng) thuộc khu đô thị mới điện Nam 

Điện Ngọc để làm căn cứ thực hiện, quản lý đất đai trong khu vực và sớm triển 

khai các bước tiếp theo.  

  

--------------------000------------------- 
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